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CẢI BIÊN PHƯƠNG PHÁP KAY SỬA VÒNG VAN BA LÁ GIÃN  
TRONG PHẪU THUẬT THAY VAN HAI LÁ 

 
HOÀNG QUỐC TOÀN, HOÀNG ANH TUẤN 

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 
TÓM TẮT 
Nghiên cứu cải biên phương pháp Kay tạo hình 

vòng van ba lá giãn trong phẫu thuật thay van hai lá 
trên 40 bệnh nhân, tại Khoa Phẫu thuật tim mạch Bệnh 
viện Trung ương Quân đội 108, từ tháng 12/2010-
12/2011, rút ra nhận xét: 

- Sửa vòng van ba lá trong phẫu thuật thay van hai 
lá là cần thiết để nâng cao chất lượng sống sau mổ. 
Giãn vòng van là một chỉ định và mục tiêu cần can 
thiệp để phòng ngừa hở van ba lá thứ phát. 

- Phương pháp Kay cải biên khắc phục được nhược 
điểm vòng van lá trước tiếp tục giãn gây hở van ba lá 
thứ phát sau mổ. Bước đầu, phương pháp này không 
gây tai biến; kỹ thuật đơn giản, tiến hành trong thì tim 
đập lại nên không cần kéo dài thời gian kẹp động 
mạch chủ; kết quả sau mổ khả quan (siêu âm 2D kiểm 
tra van ba lá sau mổ 8 ± 2 tháng thấy: 75% hở nhẹ, 
22,5% hở vừa, 2,5% hở nặng). 

Từ khóa: phương pháp Kay tạo hình vòng van ba 
lá, phẫu thuật thay van hai lá. 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Thay van hai lá là phẫu thuật phổ biến nhất đối với 

bệnh van hai lá do thấp. Hở và trào ngược van ba lá 
chức năng thường kết hợp với bệnh thấp van hai lá. 
Cũng không ít bệnh nhân (BN) sau thay thế van hai lá 
xuất hiện hở van ba lá thứ phát. Về nguyên nhân, hầu 
hết các tác giả đều cho rằng hở van ba lá chính là do 
giãn vòng van thứ phát sau bệnh van tim trái. Vì vậy, 
đa số các phẫu thuật viên đều chủ trương tạo hình 
vòng van ba lá cùng lúc với sửa chữa hoặc thay van 
hai lá để tránh hở thứ phát sau mổ. Câu hỏi đặt ra trên 
lâm sàng là trong lúc phẫu thuật van hai lá, khi nào có 
chỉ định sửa van ba lá? Nếu sửa thì nên ứng dụng kỹ 
thuật nào? 

Từ nhiều thập niên qua, đã có nhiều phương pháp 
sửa chữa vòng van ba lá được công bố như phương 
pháp Kay (1965); Carpentie (1971); Devega (1972)... 
Mỗi phương pháp đều có những ưu điểm, nhược điểm 
riêng và cũng còn nhiều tranh luận về chỉ định, kết quả 
kỹ thuật, nhất là rất khó để đánh giá nó khi đi kèm 
phẫu thuật van tim bên trái. 

Xuất phát từ tình hình thực tế trên, năm 2010, Khoa 
Phẫu thuật tim mạch Bệnh viện Trung ương Quân đội 
108 đã cải biên phương pháp Kay sửa vòng van ba lá 
trong phẫu thuật thay van hai lá và ứng dụng vào điều 
trị. Chúng tôi thực hiện nghiên cứu này nhằm mục đích 
xác định chỉ định sửa vòng van ba lá trong phẫu thuật 
thay van hai lá và đánh giá kết quả bước đầu phương 
pháp Kay cải biên trong tạo hình vòng van ba lá. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Đối tượng nghiên cứu. 
40 BN được sửa vòng van ba lá bằng phương pháp 

Kay cải biên trong phẫu thuật thay van hai lá tại Khoa 

Phẫu thuật tim mạch Bệnh viện Trung ương Quân đội 
108, từ tháng 12/2010-12/2011. 

Loại trừ các BN hở van 3 lá do bệnh lý van tim khác 
hoặc không tạo hình vòng van 3 lá bằng phương pháp 
Kay cải biên của chúng tôi. 

2. Phương pháp nghiên cứu. 
- Mô tả, cắt ngang. 
- Nội dung nghiên cứu: 
. Lâm sàng: phân độ suy tim theo Hội tim mạch 

Hoa Kỳ (New York Heart Association - NYHA). 
. Cận lâm sàng: sử dụng các thông số trên siêu âm 

2D (Vivid 7), điện tâm đồ. 
- Kỹ thuật tạo hình van 3 lá bắc cầu bằng giải mạch 

nhân tạo Polytetrafluorethylene (PTFE) gồm các bước 
chính: 

. Tạo trụ vòng van lá sau, khép vòng van lá sau 
bằng 2 mũi chỉ Ethibond 2.0 có đệm PTFE. 

. Đặt 1 giải PTFE kích thước đo bằng vòng van lá 
trước (3 cm). 

. Khâu cố định 2 đầu giải PTFE, một đầu vào bó sợi 
trung tâm (bó sợi phải) tại mép trước vòng van 3 lá, 
một đầu vào trụ vòng van sau đã khép. Khâu ép, giữ 
giải PTFE bằng 3 mũi chỉ Ethibond 2.0. 

. Theo dõi BN tại Khoa Tình trạng lâm sàng và siêu 
âm cho BN sau mổ, thời gian theo dõi trung bình 8 ± 2 
tháng. 

- Xử lý số liệu theo phần mềm SPSS 13.0 for 
windowns (lập bảng, tính tỉ lệ %, sử dụng giá trị trung 
bình và độ tin cậy). 

KẾT QUẢ 
1. Đặc điểm bệnh nhân. 
1.1. Đặc điểm chung. 
- Tuổi: BN phân bố từ 20-72 tuổi, trung bình 47,73 ± 

4,17 tuổi. 
- Giới: 17 BN (42,5%) nam, 23 BN nữ (57,5%). 
- Có tiền sử thấp tim: 32 BN (80%). 
1.2. Đặc điểm lâm sàng trước phẫu thuật: 
- Độ suy tim: 24 BN (60%) độ II và 16 BN độ III 

(40%). 
- Điện tâm đồ: 19 BN (47,5%) rung nhĩ, 21 BN 

(52,5%) nhịp xoang. 
- Đặc điểm siêu âm tim: 
. Kết hợp hẹp, hở van hai lá: 11 BN (27,5%). 
. Hẹp van hai lá đơn thuần: 29 BN (72,5%). 
. Phân số thông máu thất trái (Ejection Fraction - 

EF): từ 45-76%, trung bình 55,21 ± 7,12%. 
. Đường kính thất phải: từ 24-38 mm, trung bình 

28,52 ± 4,24 mm. 
. Đường kính van ba lá: từ 35-71 mm, trung bình 

46,5 ± 7,6 mm. 
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. áp lực động mạch phổi (ĐMP): 3 BN (7,5%) dưới 
45mmHg, 24 BN (60%) từ 45-65 mmHg, 13 BN 
(32,5%) trên 65 mmHg. 

2. Đặc điểm phẫu thuật. 
- Đo đường kính van ba lá trong phẫu thuật: từ 36-

73 mm, trung bình 45,3 ± 9,2 mm. 
- Thời gian chạy máy tuần hoàn ngoài cơ thể: trung 

bình 84,22 ± 23,46 phút. 
- Thời gian cặp động mạch chủ: trung bình 38,24 ± 

7,34 phút. 
3. Đánh giá kết quả sau mổ. 
- Mức độ hở van ba lá: 

Van ba lá trên 
siêu âm 2D 

Trước mổ 
Sau mổ 
 1 tuần 

Sau mổ 
 8 tháng 

Không hở 
hoặc hở nhẹ 

0 34 BN (85%) 30 BN (75%) 

Hở vừa 33 BN (82,5%) 6 BN (15%) 9 BN (22,5%) 
Hở nặng 7 BN (7,5%) 0 1 BN (2,5%) 
 
- Độ suy tim (theo NYHA):    
Độ  

suy tim 
Trước mổ Sau mổ 1 tuần Sau mổ 8 tháng 

ĐỘ I 0 27 BN (67,5%) 33 BN (82,5%) 
Độ II 24 BN (60%) 13 BN (32,5%) 6 BN (15%) 
Độ III 16 BN (40%) 0 1 BN (2,5%) 
 
- Kết quả siêu âm tim: 

Kết quả siêu âm Trước mổ 
Sau mổ 
1 tuần 

Sau mổ 
8 tháng 

Đường kính thất phải (mm) 
28,52 ± 
4,24* 

28,25 ± 
5,12 

24,36 ± 
4,28* 

Đường kính vòng van ba lá (mm) 46,5 ± 7,6** 
27,2 ± 
2,58 

28,6 ± 
3,38** 

áp lực 
§MP 
tâm thu 

< 45 mmHg 
3 BN 
(7,5%) 

27 
(67,5%) 

31 
(77,5%) 

45-65 mmHg 
24 BN 
(60%) 

10 (25%) 
9 

(22,5%) 

> 65 mmHg 
13 BN 
(32,5%) 

3 (7,5%) 0 

Trung bình (mmHg) - 37 ± 7 35 ± 5 
Ghi chú: p* < 0,05; p** < 0,05. 
BÀN LUẬN 
1. Đặc điểm BN và kết quả kỹ thuật. 
BN nghiên cứu có độ tuổi > 20; nữ (57,5%) nhiều 

hơn nam (42,5%). 80% BN có tiền sử thấp tim, đa số 
BN có suy tim trước mổ độ II-III (theo NYHA). 

Phân suất tống máu thất trái (EF) của các BN 
tương đối tốt (55,21 ± 7,12%); rung nhĩ chiếm tỉ lệ gần 
50%. Tất cả các BN trước mổ đều có giãn vòng van ba 
lá và tăng áp lực ĐMP tâm thu; đa số có giãn thất phải 
vừa (28,52 ± 4,24 mm). Vì vậy, các yếu tố suy tim, cao 
áp ĐMP gây hở van ba lá ít ảnh hưởng tới nghiên cứu 
này. Theo Sagie A, tăng áp ĐMP và giãn thất phải 
không phải là điều kiện tiên quyết của hở van ba lá. 

Đường kính van ba lá của các BN đo trong phẫu 
thuật tương đương với đo trên siêu âm trước mổ, cho 
thấy việc đo đường kính van ba lá bằng siêu âm 2 
chiều qua thành ngực không khác biệt so với đo trong 
mổ (p>0,05). Tuy nhiên, theo một số nghiên cứu, siêu 
âm ba chiều cho kết quả đo chính xác nhất. 

Sửa van ba lá được tiến hành trong thì tim đập nên 
chỉ kéo dài thời gian chạy máy tuần hoàn ngoài cơ thể, 
còn thời gian cặp động mạch chủ không ảnh hưởng. 
Các phẫu thuật viên đều thống nhất sửa van ba lá 
trong thì tim đập lại. 

Van ba lá của các BN trước mổ đều có hở vừa hoặc 
nặng; ngay sau mổ, chủ yếu chỉ còn hở nhẹ (85%), 
không BN nào còn hở nặng. Sau mổ 8 tháng, có 1 BN 
xuất hiện hở nặng van ba lá, siêu âm đường kính van 
ba lá không giãn nhưng vận động vách liên thất giảm 
(NYHA III). 

Sau mổ, hầu hết BN chỉ còn suy tim ở độ I hoặc II 
(theo NYHA), áp lực ĐMP giảm rõ. Sau mổ 8 tháng, 
kích thước vòng van ba lá của các BN ít thay đổi (p > 
0,05); đường kính thất phải và vòng van ba lá đều được 
thu nhỏ có ý nghĩa thông kê (p<0,05); áp lực ĐMP tâm 
thu của đa số BN chỉ tăng nhẹ tới vừa, không BN nào 
tăng nặng (trước mổ, áp lực ĐMP tâm thu đa số tăng 
vừa và nặng). 

2. Vấn đề sửa van ba lá cùng lúc thay van hai lá. 
Trước đây, tổn thương van ba lá chức năng được 

coi là nguyên nhân gây hở van ba lá. Nhưng đầu năm 
1950, lâm sàng đã phân biệt được hở van ba lá là do 
chức năng và cả thực thể. Sự phân biệt này rõ hơn vào 
thập kỷ 60 của thế kỷ XX, với sự xuất hiện phẫu thuật 
thay van hai lá. Các phẫu thuật viên trong lúc mổ đã 
kiểm soát được bệnh van tim một cách rõ ràng. Vào 
thời kỳ này, họ coi hở van ba lá chức năng không cần 
thiết phải phẫu thuật vì nó có thể cải thiện sau phẫu 
thuật thay van hai lá (Braunwald và cộng sự, 1967). 

Cho tới năm 1974, Carpentier đã báo cáo kết quả 
tuyệt vời của sửa van ba lá khi phẫu thuật thay van hai 
lá và đưa ra kết luận: “cần sửa van ba lá hở một cách 
hệ thống sau phẫu thuật van hai lá". Thập kỷ 80 của 
thế kỷ XX, nhiều phẫu thuật viên nhận thấy những BN 
được phẫu thuật van hai lá không đồng thời sửa van ba 
lá đã dẫn đến hở nặng van ba lá và khi mổ lại có tỉ lệ tử 
vong cao (King R.M và cộng sự, 1984). Hở van ba lá 
thường xuất hiện vài tháng sau mổ van hai lá. Porter A 
và cộng sự (1999) theo dõi BN 11 năm, thấy có tới 
43% bị hở nặng van ba lá sau thay van hai lá. 

Nong van hai lá qua da là một ý tưởng mới để theo 
dõi quá trình tự nhiên của hở van ba lá sau sửa rối loạn 
chức năng van tim trái. Sagie A và cộng sự (1994) là 
những người đầu tiên nghiên cứu quá trình tự nhiên hở 
van ba lá sau nong van hai lá và quan sát thấy một tỉ lệ 
tử vong cao (69%) ở những BN hở van ba lá nặng đã 
được nong van sau 4 năm còn sống. 

Những năm gần đây, hầu như các công trình 
nghiên cứu trên thế giới đều thống nhất phẫu thuật van 
hai lá đồng thời phải quan tâm sửa chữa van ba lá. 
Chúng tôi cũng nhận thấy điều đó vì thấy có khá nhiều 
BN hở van ba lá nặng sau mổ thay van hai lá giai đoạn 
từ 2000-2009 và thống nhất với quan điểm này. 

3. Xác định yếu tố quyết định gây hở van ba lá 
trong bệnh lý van hai lá do thấp. 

Sagie A và cộng sự (1994) phân tích 109 BN trên 
siêu âm chỉ ra rằng: tăng áp lực ĐMP, giãn thất phải 
không phải là điều kiện tiên quyết gây hở van ba lá. 
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Giả thuyết này thuyết phục khi chúng ta quan sát trên 
lâm sàng ở những BN hở van động mạch chủ, mặc dù 
thất trái giãn lớn (> 70 mm), song hở van hai lá ít khi 
có. Và sau mổ van hai lá, tuy áp lực ĐMP giảm rõ, 
nhưng hở van ba lá thứ phát vẫn tồn tại và tiến triển 
nặng lên. Đặc điểm chung nhất là giãn vòng van. Các 
nghiên cứu siêu âm mới đây xác định giá trị của khám 
phá này, chỉ ra sự mất bình thường của hình thể và 
chức năng van ba lá trên những BN hở van ba lá chức 
năng (Fukuda S và cộng sự, 2006; Ton-Nu T.T và 
cộng sự, 2006). 

Giãn vòng van ba lá được công nhận như là đặc 
điểm hằng định, đặc trưng của hở van ba lá 
(Carpentier A, 1983; Sagie A, 1994). Mới đây, những 
bất thường khác của vòng van ba lá đã được phát hiện 
trên siêu âm 3 chiều qua các nghiên cứu độc lập của 
Fukuda S (2006), Ton-Nu T.T (2006). Sukmawan R 
(2007) chỉ ra rằng: vòng van ba lá không phải hình yên 
ngựa như ở người bình thường. ở van ba lá hở thứ phát, 
vòng van bị giãn, dẹt và tròn. Thêm vào đó, sự biến đổi 
co thắt không đối xứng của vòng van ba lá có vai trò 
làm suy chức năng vòng van; nó là yếu tố sinh bệnh 
chính gây hở van ba lá. Vì vậy, phần lớn các phẫu 
thuật viên đều đồng tình với quan điểm sửa van ba lá 
sau thay sửa van hai lá. 

4. Lựa chọn phương pháp phẫu thuật sửa van 
ba lá. 

 
Hình 1. A: Van ba lá bình thường. B: Phương pháp Carpentier-

Edwards 
C: Phương pháp De Vega. D: Phương pháp Kay. 

 
Cho tới nay, có nhiều phương pháp tạo hình vòng 

van ba lá: phương pháp thu nhỏ vòng van của De 
Vega và Kay, phương pháp cố định vòng van bằng 
vòng cứng nhân tạo ở thì tâm thu (vòng cứng, nửa 
vòng cứng hoặc với giải nhân tạo mềm cho phép vòng 
van co giãn) của Carpentier - Edwards (hình 1). 

Theo McCarthy P.M (2004), hở van ba lá được tạo 
hình bằng các phương pháp khác nhau, song không 
thể loại bỏ chắc chắn được hở van ba lá mà chỉ có thể 
giữ cho van ba lá sau mổ không tiến triển nặng hơn mà 
thôi. Tuy nhiên, những nghiên cứu mới đây cho thấy 
tạo hình bằng vòng tốt hơn thu nhỏ vòng van 
(Carpentier A, 1971). Phương pháp De Vega mặc dù 
bảo tồn chức năng co bóp vòng van song có 2 nhược 
điểm: vòng van thu nhỏ vẫn không có chỗ bám vững 
chắc như chính giải phẫu vòng van ban đầu, đặc biệt 
vùng lá trước và lá sau; và việc co rút vòng van cũng 
làm lá van trước và sau gấp nếp biến dạng, ảnh hưởng 
tới diện khép đóng kín của van. Phương pháp Kay hai 
lá hóa van ba lá bằng nhiều mũi chỉ khép vòng van lá 
sau cũng có kết quả tốt, song phần vòng van trước vẫn 

chênh vênh, không có điểm tựa nên tiếp tục giãn sau 
mổ. Tuy các nghiên cứu cho thấy tạo hình van ba lá 
bằng vòng van nhân tạo cho kết quả khả quan, nhưng 
theo một số tác giả, hoạt động co bóp của vòng van tự 
nhiên sẽ bị đóng khung, hạn chế. Vì vậy, một số tác 
giả nghĩ tới cải tiến các loại vòng van: cứng, nửa cứng 
hoặc giải mạch nhân tạo. 

5. Cải biên phương pháp Kay trong tạo hình 
vòng van ba lá. 

Theo Deloche A và cộng sự (1974), vòng van ba lá 
khi giãn chủ yếu ở vòng van lá trước và sau. Vòng van 
lá trước giãn 40%, vòng van lá sau giãn 80% và vòng 
van lá vách giãn chỉ 10% so với kích thước ban đầu, do 
dựa vào vách liên thất và bó sợi phải. Căn cứ vào phân 
tích của Deloche A, chúng tôi suy nghĩ: làm sao để 
giảm thiểu tối đa sự giãn của vòng van lá trước và sau 
tạo hình vòng van vẫn tôn trọng hoạt động co giãn của 
vòng van. Từ năm 2011, chúng tôi đưa ra phương pháp 
tạo trụ, bắc cầu như sau (hình 2): 

 
Hình 2. Cải biên phương pháp Kay trong tạo hình vòng van ba lá 
 
- Bước 1 (tạo trụ 1): khâu khép vòng van lá sau 

bằng 2 mũi chỉ Ethibond 2.0 có đệm PTFE để tao trụ, 
tương tự phương pháp Kay. 

- Bước 2 (tạo trụ 2): khâu 1 mũi chỉ Ethibond 2.0 có 
đệm PTFE vào bó sợi phải ở mép trước vòng van ba lá. 

- Bước 3 (bắc cầu): dùng 1 đoạn PTFE (kích thước 
đo bằng vòng van lá vách) bắc cầu nối giữa 2 trụ trên, 
các mũi chỉ giữa 2 trụ chỉ buộc để ép, giữ giải PTFE, 
không có tác dụng thu nhỏ vòng van lá trước. 

Phương pháp này thực hiện được 3 mục tiêu:  
- Giảm kích thước vòng van mà không làm thay đổi 

hình thái lá van trước (nhược điểm phương pháp De 
Vega). 

- Cố định kích thước vòng van trước vào kích thước 
giải PTFE (nhược điểm phương pháp Kay). 

- Bảo đảm được việc co giãn vòng van theo chu kỳ 
hoạt động cơ tim. 

Tạo hình vòng van ba lá theo phương pháp Kay 
cải biên đã khắc phục được nhược điểm vòng van lá 
trước tiếp tục giãn gây hở van thứ phát sau mổ. Từ 
năm 2010, chúng tôi tiến hành sửa vòng van ba lá 
cho 40 BN phẫu thuật thay van hai lá. Theo dõi BN 
sau mổ trung bình 8 ± 2 tháng trên siêu âm 2D, kết 
quả cho thấy: hở nhẹ hoặc không hở 30 BN (75%), 
hở vừa 9 BN (22,5%) và hở nặng 1 BN (2,5%). 
Phương pháp cải biên sửa vòng van ba lá của chúng 
tôi bước đầu khả quan, không BN nào có biến chứng 
do tác động của kỹ thuật, đồng thời kỹ thuật đơn 
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giản, tiến hành trong thì tim đập lại, không cần kéo 
dài thời gian kẹp động mạch chủ. 

KẾT LUẬN 
1. Phẫu thuật tạo hình vòng van ba lá cùng lúc với 

thay van hai lá là phẫu thuật cần làm để nâng cao chất 
lượng sống của người bệnh sau mổ. Giãn vòng van là 
một chỉ định và mục tiêu cần can thiệp. 

2. Cải biên phương pháp Kay tạo hình vòng van ba 
lá trong phẫu thuật thay van hai lá của chúng tôi bước 
đầu mang lại kết quả khả quan. Sau mổ, hầu hết BN 
chỉ còn suy tim độ I-II (theo NYHA), áp lực ĐMP giảm 
rõ. Theo dõi sau mổ 8 ± 2 tháng, kích thước vòng van 
ba lá của các BN ít thay đổi (p > 0,05), đường kính thất 
phải và vòng van ba lá đều được thu nhỏ có ý nghĩa 
thống kê (p < 0,05), áp lực ĐMP tâm thu đa số chỉ tăng 
vừa hoặc nhẹ (77,5%), tình trạng hở van ba lá được cải 
thiện rõ (trước mổ, 100% BN hở van ba lá vừa hoặc 
nặng, sau mổ có 85% BN chỉ còn hở nhẹ). 

Sửa vòng van ba lá được thực hiện trong thì tim đập 
lại nên tốn ít thời gian và hầu như không có tai biến do 
kỹ thuật. Tuy nhiên, số BN chưa nhiều, thời gian theo 
dõi còn ngắn, cần phải mở rộng nghiên cứu thêm để 
đánh giá kết quả. 
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MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT VÀ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU CỦA CAN THIỆP ĐẶT STENT GRAFT  

Ở BỆNH NHÂN CÓ BỆNH Lý ĐỘNG MẠCH CHỦ TẠI VIỆN TIM MẠCH QUỐC GIA 
 

Nguyễn Lân Hiếu - Trường Đại học Y Hà Nội 
Trần Vũ Hoàng - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 

TÓM TẮT 
Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá hiệu quả của 

phương pháp điều trị đặt Stent Graft ở bệnh nhân có 
bệnh lý động mạch chủ (ĐMC) tại viện Tim mạch Quốc 
gia. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu 
mô tả chuỗi ca bệnh với 42 bệnh nhân có bệnh lý động 
mạch chủ được đặt Stent graft từ năm 2010 đến năm 
2012 tại Viện Tim mạch Quốc gia. 

Kết quả: Trong số 42 bệnh nhân có 35 bệnh nhân 
nam giới, chiếm 83.3%. Tuổi trung bình của bệnh nhân 
là 60,4±11,9 tuổi. Hầu hết thủ thuật can thiệp là có 
chuẩn bị, tỷ lệ can thiệp cấp cứu 9,5%. Thời gian từ lúc 
nhập viện đến lúc can thiệp trung bình là 10,29 ngày. 

Số lượng Stent Graft trung bình cho mỗi bệnh nhân là 
1,55 chiếc. Có 11,9% bệnh nhân cần thở máy và điều 
trị hồi sức sau can thiệp. Tỷ lệ thành công về mặt kỹ 
thuật là 100%. Tỷ lệ che động mạch dưới đòn là 
11,9%. Tỷ lệ tử vong trong vòng 30 ngày là 2,4%. Biến 
chứng tại chỗ thường gặp nhất là nhiễm khuẩn vết mở 
mạch đùi 9,5%. Sốt là biến chứng toàn thân thường 
gặp ở bệnh nhân sau can thiệp với 52,4%.  

Kết luận: Can thiệp đặt Stent graft ĐMC bước đầu 
cho thấy hiệu quả tốt trong điều trị bệnh nhân có bệnh 
lý động mạch chủ có chỉ định can thiệp. 

Từ khóa: Đặt stent graft ĐMC, stent graft, bệnh lý 
động mạch chủ. 


